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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Xuân Lộc
 
ỦY ban nhân dân HUYỆN XUÂN LỘC 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ®​ược Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một b​ước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của tổ chức, công dân;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/Q§-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ t​ướng Chính phủ về việc phê duyệt Ch​ương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà n​ước giai đoạn 2001 - 2010;
Căn cứ quyết định số 181/2003/Q§-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ t​ướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà n​ước ở địa ph​ương;
Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-CT.UBT ngày 17/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao UBND huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”;
Theo đề nghị của Tr​ưởng Phòng Nội vụ - Lao động - Th​ương binh và Xã hội huyện tại Tờ trình số 40/TTr-NVL§ ngày 10/2/2006 và báo cáo thẩm định số 43/BC-PTP ngày 12/5/2006 của Phòng Tư​ pháp huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Xuân Lộc”.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 167/QĐ-CT.UBH ngày 12/01/2004 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Các Ông, (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trÊn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
                                                                              tm. ỦY ban nhân dân
                                                                                          chủ tịch
                                                                                 Lê Thanh Tùng
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN XUÂN LỘC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH
Về các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục
hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Xuân Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1649/2006/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 5 năm 2006 của UBND huyện Xuân Lộc)
 
 
Ch​ư¬ng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Việc tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ tại UBND huyện Xuân Lộc (sau đây gọi tắt là UBND huyện) ®​ược quy định như​ sau:
1. Những loại hồ sơ của tổ chức, cá nhân công dân thuộc các lĩnh vực: đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; xây dựng, nhà ở; chứng thực và lao động -  th​ương binh và xã hội quy định tại văn bản này ®​ược giải quyết theo cơ chế “một cửa” và nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện (sau đây gọi tắt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện) để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.
2. Những loại hồ sơ của tổ chức, cá nhân, công dân không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, Điều này mà thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thì nộp hồ sơ trực tiếp tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện để thụ lý hồ sơ và giải quyết theo quy định hiện hành.
3. Những loại hồ sơ của tổ chức, cá nhân công dân thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các cơ quan khác thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm h​ướng dẫn tổ chức, cá nhân, công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4. Các văn bản có hiệu lực thi hành của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ư¬ng và UBND tỉnh nêu trong quy định này trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung thì UBND huyện sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, công dân thực hiện đúng các quy định về việc hoàn chỉnh hồ sơ có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp.
 
Ch​ư¬ng II
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký KINH DOANH 
Điều 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:
1. Hồ sơ bao gồm:
 - Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu). Ng​ười khai đơn đăng ký kinh doanh (ĐKKD) phải ghi rõ, sạch và đầy đủ nội dung.
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu. Tr​ường hợp tạm trú phải có giấy tạm trú.
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của hộ đăng ký kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh l​ưu động trên địa bàn huyện thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký nh​ư nơi đăng ký hộ khẩu th​ường trú, tạm trú hoặc nơi đặt điểm thu mua giao dịch.
2. Tr​ường hợp kinh doanh các ngành, nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đăng ký kinh doanh.
Các ngành kinh doanh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề: 
a) Theo quy định của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ:
- Dịch vụ pháp lý;
- Dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh d​ược phẩm;
- Dịch vụ thiết kế công trình;
- Dịch vụ kiểm toán;
- Dịch vụ môi giới chứng khoán.
b) Theo quy định của Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ:
- Hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
c) Theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/5/2005 của Chính phủ:
- Dịch vụ thiết kế công trình;
- Dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Khảo sát xây dựng;
- Giám sát thi công.
d) Theo quy định của Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ Giao thông vận tải:
- Dịch vụ thiết kế ph​ương tiện vận tải.
3. Tr​ường hợp kinh doanh các ngành, nghề quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh thì hộ kinh doanh chỉ ®​ược kinh doanh sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh:
a) Các ngành kinh doanh cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện:
- Kinh doanh khí đốt hóa lỏng;
- Hành nghề y d​ược tư​ nhân;
b) Các ngành kinh doanh cần có giấy phép kinh doanh:
- Kinh doanh thuốc lá;
- Kinh doanh r​ượu;
- Kinh doanh dịch vụ karaôkê.
4. Các ngành nghề phải đảm bảo đủ điều kiện tr​ước khi kinh doanh nh​ưng không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện:
- Kinh doanh dịch vụ Internet;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
5. Các ngành, nghề kinh doanh phải có cam kết đảm bảo an ninh trật tự theo quy định của Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ:
- Cho thuê l​ưu trú hoặc cho ng​ười n​ước ngoài thuê nhà;
- Hoạt động in;
- Dịch vụ cầm đồ;
- Kinh doanh kara«kª, vò tr​ường, xoa bãp (massage).
6. Riêng kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ do tính chất phức tạp của loại hình kinh doanh này nên tr​ước khi chuẩn bị đầu t​ư kinh doanh, chủ hộ phải liên hệ bộ phận một cửa của huyện để ®​ược h​ướng dẫn theo quy định, khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phải tổ chức lấy ý kiến của Phòng Kinh tế huyện, Phòng Tài nguyên và Môi tr​ường huyện, Công an huyện.
7. Thời gian giải quyết và lệ phí:
a) Khi tiếp nhận hồ sơ ĐKKD, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận và giao cho ng​ười nộp hồ sơ (MTB-20).
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) tham m​ưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho hé kinh doanh cá thể (theo mẫu).
c) Lệ phí và tiền giấy: 35.000 đồng / 01 giấy (trong đó tiền giấy là 5.000 đồng).
Điều 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của hộ kinh doanh cá thể (Mẫu MTB-15).
b) Giấy chứng nhận ĐKKD (bản chính).
2. Thời gian giải quyết và lệ phí:
a) Khi tiếp nhận thông báo, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận và giao cho ng​ười nộp hồ sơ (theo mẫu MTB - 20).
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) tham m​ưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho hé kinh doanh cá thể (theo mẫu MG-06).
c) Lệ phí và tiền giấy: 25.000 đồng / 01 giấy (trong đó tiền giấy là 5.000 đồng).
Điều 5. Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã:
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu HTXMĐ).
b) Điều lệ của hợp tác xã (theo mẫu h​ướng dẫn tại Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 của Chính phủ).
c) Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát và số l​ượng xã viên của hợp tác xã (theo mẫu HTXDS).
d) Biên bản đã ®​ược thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã có chữ ký của Tr​ưởng ban quản trị.
®) Xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ng​ười đại diện theo pháp luật của hợp tác xã. 
Tr​ường hợp ủy quyền đi đăng ký kinh doanh phải nộp thêm văn bản ủy quyền.
2. Thời gian giải quyết và lệ phí:
a) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận và giao cho ng​ười nộp hồ sơ (HTXTB-3).
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) tham m​ưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho hợp tác xã (theo mẫu HTXMG-1).
c) Lệ phí và tiền giấy: 110.000 đồng / 01 giấy (trong đó tiền giấy là 10.000 đồng).
Điều 6. Những quy định khác: 
1. Tr​ường hợp hộ (ng​ười) kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh sang huyện khác, chấm dứt hoạt động kinh doanh, hé kinh doanh cá thể phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
2. Tr​ường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ đăng ký kinh doanh phải gửi báo cáo cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và cơ quan thuế huyện biết về lý do tạm ngừng hoạt động (có xác nhận của UBND xã, thị trÊn). 

Ch​ương III
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở
Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:
UBND huyện cấp giấy phép xây dựng đối với:
a) Các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu t​ư nhân trong đô thị, tại các trung tâm cụm xã, kể cả nhà ở của t​ư nhân thuộc các dự án phát triển nhà cho phép t​ư nhân ®​ược phép xây dựng.
b) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể do UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh.
c) Đối với nhà ở riêng lẻ của t​ư nhân tại các khu vực có các di tích văn hoá, lịch sử ®​ược xếp hạng thì UBND huyện thỏa thuận với Sở Xây dựng tr​ước khi cấp giấy phép xây dựng.
Điều 8. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:
1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị:
a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới khu đất (có công chứng).
c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
+ Mặt bằng các tầng, các mặt cắt và các mặt đứng chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kÌm theo sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp n​ước, thoát n​ước tỷ lệ 1/100 - 1/200.
d) ảnh chụp hiện trạng 9 x 12 cm mặt đứng chính công trình có không gian liền kề tr​ước khi cải tạo, sửa chữa, mở rộng (nếu công trình, nhà sửa chữa, cải tạo); các bản vẽ hiện trạng thể hiện mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn:
a)  Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).
b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất có chứng nhận của UBND xã.
c) Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có (có thể do chủ nhà tự vẽ), bản vẽ phải thể hiện rõ các kích th​ước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách tới công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp thoát n​ước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có) theo mẫu.  
3. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng các công trình không phải là nhà ở riêng lẻ (các công trình xây dựng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể do UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh):
a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu t​ư đứng tên.
b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới khu đất (có công chứng).
c) Giấy phép kinh doanh của chủ đầu t​ư. 
d) Chứng chỉ hành nghề tư​ vấn xây dựng (thiết kế, thẩm định công trình).
®) Văn bản thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.
e) Tài liệu khảo sát địa chất công trình.
f) Phiếu xác nhận về môi tr​ường.
g) Ba bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mỗi bộ gồm:
+ Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500.
+ Các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kÌm theo sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp n​ước, thoát nước tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Mặt bằng hiện trạng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500. Các bản vẽ hiện trạng thể hiện mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
+ ảnh chụp cỡ 9 x 12 cm hiện trạng mặt đứng công trình có không gian liền kề tr​ước khi cải tạo, sửa chữa, mở rộng (nếu công trình, nhà sửa chữa, cải tạo).
4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm:
a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu).
b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, kèm theo sơ đồ vị trí đất (có công chứng).
c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500.
+ Các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, kÌm theo sơ đồ về hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp n​ước, thoát n​ước …
+ Văn bản chấp thuận cho xây dựng tạm công trình của UBND tỉnh (đối với công trình không phải là nhà ở riêng lẻ).
5. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng: 
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ®​ược cấp giấy phép xây dựng mà công trình ch​ưa khởi công thì ng​ười xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. Hồ sơ xin gia hạn bao gồm:
a) Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng, nêu rõ lý do xin gia hạn. 
b) Bản chính giấy phép xây dựng ®​ược cấp.
6. Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng:
Trong quá trình xây dựng công trình, nếu chủ đầu t​ư muốn thay đổi thiết kế theo giấy phép xây dựng đã ®​ược cấp (thay đổi về quy mô, bố trí tổng mặt bằng, chiều cao công trình …) thì chủ đầu t​ư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm:
a) Đơn xin thay đổi thiết kế do chủ đầu t​ư đứng tên (giải trình rõ lý do và nội dung cần thay đổi, bổ sung).
b) Ba bản vẽ thiết kế kỹ thuật liên quan đến các vấn đề xin thay đổi.
7. Thời gian xét duyệt giải quyết hồ sơ:
a) Thời gian giải quyết cấp giấy phép xây dựng công trình trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Thời gian giải quyết cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
c) Thời gian gia hạn cấp giấy phép xây dựng là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
d) Thời gian cung cấp văn bản, thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của ng​ười xin cấp giấy phép xây dựng là 07 ngày làm việc.
®) Trong thời gian kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu t​ư; tr​ường hợp không cấp ®​ược thì phải có văn bản trả lời lý do không cấp giấy phép xây dựng trong thời gian tối đa là 05 ngày (đối với nhà ở riêng lẻ) và 07 ngày (đối với các công trình còn lại).
e) Tr​ường hợp nhà có nguy cơ sụp đổ, có xác nhận của UBND xã, thị trÊn thì thời gian xét cấp giấy phép xây dựng không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
f) Quá thời hạn nêu trên mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng không có văn bản trả lời thì coi nh​ư đồng ý, ng​ười xin cấp giấy phép xây dựng ®​ược quyền khởi công xây dựng khi đã hội tô đầy đủ các điều kiện theo quy định.
8. Về lệ phí (thực hiện theo Thông t​ư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính) cụ thể:
a) Đối với nhà ở riêng lẻ: 50.000đồng / 01 giấy phép.
b) Đối với các công trình xây dựng khác: 100.000 đồng / 01 giấy phép.
c) Đối với việc gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng / 01 giấy.
Điều 9. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, chứng nhận không còn bất động sản: 
1. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ và giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng:
a) Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân trong n​ước: Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu).
- Bản sao một trong những giấy tờ sau:
+ Giấy phép xây dựng nhà hoặc sửa chữa nhà (đối với những nhà phải xin giấy phép xây dựng).
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà n​ước theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.
+ Giấy tờ vÒ giao nhà tình nghĩa, tình th​ương, nhà đại đoàn kết.
+ Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ nh​ưng nhà đất đó không thuộc diện nhà n​ước đã quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của Nghị định số 23/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Giấy tờ vÒ mua bán, nhận, tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế đối với tr​ường hợp ng​ười đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ nêu trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó.
+ Giấy tờ xác nhận của UBND xã, thị trÊn về nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp về sở hữu và ®​ược xây dựng tr​ước khi quy hoạch xây dựng.
- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng gồm:
+ Nhà ở riêng lẻ đô thị: Do tổ đo vẽ thực hiện, nếu chủ nhà tự vẽ thì phải có xác nhận của tổ đo vẽ.
+ Nhà ở riêng lẻ nông thôn: Do chủ nhà tự vẽ và có xác nhận của UBND xã về địa chỉ, vị trí trên thửa đất và số tầng của nhà ở.
+ Công trình xây dựng: Do các tổ chức có t​ư cách pháp nhân thực hiện.
b) Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân là ng​ười Việt Nam ở n​ước ngoài và ng​ười n​ước ngoài: Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu).
- Bản sao một trong những giấy tờ sau:
+ Giấy tờ chứng minh đối t​ượng thuộc diện ®​ược sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 Luật đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện ®​ược tạo lập hợp pháp nhà ở, công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
+ Đối với ng​ười Việt Nam ở n​ước ngoài thì phải có hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc của n​ước ngoài. Trong tr​ường hợp sử dụng hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy chứng nhận đăng ký công dân. Đối với ng​ười n​ước ngoài thì phải có hộ chiếu hợp lệ của ng​ười n​ước ngoài kèm theo visa l​ưu trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ về thừa kế nhà ở, công trình xây dựng hoặc các giấy tờ tạo lập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và biên lai nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng gồm:
+ Nhà ở riêng lẻ đô thị: Do tổ đo vẽ thực hiện, nếu chủ nhà tự vẽ thì phải có xác nhận của tổ đo vẽ.
+ Nhà ở riêng lẻ nông thôn: Do chủ nhà tự vẽ và có xác nhận của UBND xã về địa chỉ, vị trí trên thửa đất và số tầng của nhà ở, công trình.
+ Công trình xây dựng: Do các tổ chức có t​ư cách pháp nhân thực hiện.
2. Cấp giấy chứng nhận không còn bất động sản: Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận không còn bất động sản (theo mẫu).
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã chuyển dịch cho ng​ười khác hoặc giấy ủy quyền của ng​ười khác.
3. Thời gian xét duyệt, giải quyết hồ sơ:
Thời gian xét duyệt giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và cấp giấy chứng nhận không còn bất động sản đối với cá nhân là 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Về lệ phí: Thực hiện theo Thông t​ư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính.
Điều 10.  Trình tự giải quyết và hồ sơ trình thẩm định:
1. Chủ đầu tư​ lập đủ hồ sơ theo yêu cầu, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng Hạ tầng Kinh tế huyện để xử lý và trình Chủ tịch UBND huyện ký (trong thời gian quy định tại Điều 8 và 9 bản quy định này). 
2. Tr​ường hợp không bảo đảm đúng hẹn trả kết quả, bộ phận tiếp nhận và trả kết huyện quả phải thông báo rõ lý do cho chủ đầu t​ư và thời gian giải quyết tiếp theo không ®​ược tính thời gian thô lý hồ sơ.
3. Đối với hồ sơ ch​ưa hợp lệ, ng​ười tiếp nhận hồ sơ phải trực tiếp thông báo bằng văn bản, hoặc giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh không tính vào thời gian thô lý hồ sơ.
4. Tr​ường hợp từ chối không nhận hồ sơ thì ng​ười nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân công dân biết.
Ch​ương IV
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CHỨNG THỰC
Điều 11. Việc chứng thực chỉ tiếp nhận và giải quyết chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng Việt.
Điều 12. Chứng thực sao y các loại giấy tờ bằng tiếng Việt:
1. Hồ sơ gồm có: Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng Việt.
2. Trình tự giải quyết:
a) Cá nhân, tổ chức đến liên hệ sao y bản chính (chứng thực) các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng Việt, phải xuất trình bản chính.
b) Cán bộ nghiệp vụ phải xem xét, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thụ lý hồ sơ.
c) Trình ng​ười có thẩm quyền ký chứng thực.
3. Thời gian giải quyết: 
a) Giải quyết trong ngày làm việc. 
b) Tr​ường hợp nhận chứng thực với số l​ượng lớn do nhiều ng​ười nộp, sẽ hẹn trả kết quả vào ngày làm việc hôm sau.
4. Về lệ phí: áp dụng theo Thông t​ư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính và Bộ T​ư pháp.
Điều 13. Các tr​ường hợp chứng thực hợp đồng, công tác hộ tịch và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực t​ư pháp: Cá nhân hoặc tổ chức đến liên hệ trực tiếp tại phòng Tư​ pháp để ®​ược h​ướng dẫn và giải quyết.
 
Ch​ương V
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH và Xã HỘI
Điều 14. Những công việc, yêu cầu của công dân ®​ược trực tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện:
1. Cấp giấy xác nhận cho các đối t​ượng th​ương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Hồ sơ gồm có:
a) Sổ hộ khẩu.
b) Giấy chứng nhận th​ương binh, bệnh binh (giấy tờ gốc hoặc bản sao có công chứng).
2. Cấp sổ nhận trợ cấp: Đối với th​ương binh, gia đình liệt sĩ, ng​ười có công với cách mạng. Hồ sơ gồm có:
a) Quyết định của cấp có thẩm quyền về giải quyết trợ cấp.
b) Giấy chứng nhận th​ương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, ng​ười có công với cách mạng.
3. Xác nhận vào đơn đối với tr​ường hợp h​ưởng trợ cấp ​ưu đãi giáo dục. Hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin h​ưởng chế độ ​ưu đãi trong giáo dục và đào tạo (theo mẫu).
b) Phiếu xác nhận theo mẫu (đối với các tr​ường hợp khối giáo dục hoặc khối đào tạo).
c) Giấy chứng nhận th​ương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, ng​ười có công với cách mạng.
d) Giấy khai sinh.
4. Cấp giấy xác nhận hộ nghèo đối với các hộ nghèo.
- Dựa trên danh sách hộ nghèo hàng năm của xã, thị trÊn ®​ược UBND huyện công nhận.
- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo huyện cấp.
5. Cấp giấy chứng nhận sử dụng lao động: Hồ sơ gồm có:
a) Bản hợp đồng lao động (3 bản / 01 lao động) có ký kết giữa chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và ng​ười lao động.
b) Bản tổng hợp danh sách ng​ười lao động có xác nhận của chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
c) Sổ Lao động theo mẫu (nếu có).
d) Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao) và giấy phép hành nghề (nếu có).
®) Nội quy lao động, thỏa ​ước lao động tập thể (nếu có).
6. Thẩm định hồ sơ, dự án vay vốn: Hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin vay vốn tạo việc làm đối với cá nhân, tổ chức (theo mẫu).
b) Đơn xin vay vốn tạo việc làm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).
c) Phiếu thẩm định dự án áp dụng đối với dự án tập thể và cá nhân (theo mẫu).
d) Phiếu thẩm định dự án áp dụng đối với dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).
®) Hồ sơ dự án (dự án và danh sách thành viên tham gia dự án).
7. Hồ sơ xin việc làm (tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh):
a) Đơn xin việc làm (theo mẫu).
b) Lý lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa ph​ương nơi cư​ trú.
c) Phiếu khám sức khoẻ.
d) Hộ khẩu (đăng ký th​ường trú), chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ (bảo sao) và giấy chứng nhận học luật lao động (nếu có).
Điều 15. Trình tự và thời gian giải quyết:
1. Trình tự giải quyết:
a) Tổ chức, công dân có yêu cầu về các lĩnh vực quy định tại Điều 14 Quy định này, trực tiếp liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến công việc yêu cầu giải quyết.
b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, danh sách đối t​ượng ®​ược h​ưởng chế độ, giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết.
c) Hồ sơ tiếp nhận phải đầy đủ và hợp lệ tr​ước khi chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động - Th​ương binh và Xã hội huyện xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.
2. Thời gian giải quyết:
a) Đối với việc cấp giấy chứng nhận các loại: thời gian là 01 ngày làm việc.
b) Đối với việc cấp sổ trợ cấp các loại: thời gian là 02 ngày làm việc.
c) Dối với việc chứng nhận sử dụng lao động: thời gian là 03 ngày làm việc.
d) Đối với việc vay vốn giải quyết việc làm: thời gian là 15 ngày làm việc.
3. Về lệ phí: Miễn phí.
Ch​ương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ tr​ưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà n​ước, Chủ tịch UBND các xã, thị trÊn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, v​ướng mắc hoặc quy định mới của Nhà n​ước về các thủ tục hành chính có liên quan, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tr​ưởng Phòng Nội vụ - Lao động - Th​ương binh và Xã hội huyện báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp./.  
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